Đề cương ôn thi vào lớp 10, môn Toán năm 2019 – 2020 
(NỘI DUNG từ tuần 1 đến tuần 23)
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A. ĐẠI SỐ

CHUYÊN ĐỀ 1 : CĂN THỨC BẬC HAI VÀ HẰNG ĐẲNG THỨC
A. TÓM TẮT  LÝ THUYẾT
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B. BÀI TẬP
I. THỰC HIỆN PHÉP TÍNH – RÚT GỌN – BIẾN ĐỔI BIỂU THỨC CHỨA CĂN
Bài 1: Tìm ĐKXĐ của các biểu thức sau:
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Bài 2: Phân tích thành nhân tử ( với x 
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Bài 3:  Đưa các biểu thức sau về dạng bình phương.
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Bài 4:   Thực hiện phép tính.

	1) 
	
[image: image37.wmf](

)

(

)

1

2

.

1

2

-

+


	2) 
	
[image: image38.wmf](

)

2

3

2


	3) 
	
[image: image39.wmf]7

  

:

  

28



	4) 
	
[image: image40.wmf](

)

(

)

1

3

.

1

3

-

+


	5) 
	
[image: image41.wmf]40

.

5

,

2


	6) 
	
[image: image42.wmf]2

.

50



	7) 
	
[image: image43.wmf]09

,

0


	8) 
	
[image: image44.wmf](

)

(

)

22

4545

--+


	9) 
	
[image: image45.wmf]0001

,

0



	10) 
	
[image: image46.wmf]4

1

6

1

+


	11) 
	
[image: image47.wmf]9

7

2

2

-


	12) 
	
[image: image48.wmf]25

11

1

2

1

5

3

-




Bài 5:  Thực hiện phép tính:
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II. RÚT GỌN VÀ TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC

Bài 1. Cho biểu thức: A = 
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a) Tìm ĐKXĐ và rút gọn A.

b) Tính giá trị biểu thức A khi x = 
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c) Tìm tất cả các giá trị của x để A < 1.

Bài 2.  Cho A = 
[image: image57.wmf]11111

:

11112

xxxxx

æöæö

+-+

ç÷ç÷

-+-+

èøèø

 với x > 0 , x
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   a) Rút gọn A

   b) Tính A với x = 
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Bài 3. Cho biểu thức 
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 a) Rút gọn biểu thức A.

 b) Tìm x để A < 2.

 c) Tìm x nguyên để A nguyên.

Bài 4  Cho biểu thức: P =
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          a) Rút gọn P

           b) Tìm a để P <
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 Bài 5 Cho biểu thức 
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 a) Rút gọn biểu thức M.

 b) So sánh giá trị của M với 1.

Bài 6.  Cho biểu thức : A = 
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a) Rút gọn biểu thức sau A.

b) Xác định a để biểu thức A > 
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Bài 7. Cho A = 
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 với x > 0 , x
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a. Rút gọn A

b. Tính A với x = 
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Bài 8. Cho biểu thức: P = 
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 4)
a) Rút gọn P.

b) Tính giá trị của P với a = 9

Bài 9.  Cho biểu thức: N = 
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1) Rút gọn biểu thức N.

2) Tìm giá trị của a để N = - 2016
Bài 10.  Cho biểu thức 
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a. Rút gọn P. 

b. Tìm x để 
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c. Tìm giá trị nhỏ nhất của P.
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CHUYÊN ĐỀ 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT - HỆ PHƯƠNG TRÌNH
I.HÀM SỐ BẬC NHẤT

1. Lý thuyết
1/Hàm số y = ax + b  là bậc nhất ( a
[image: image77.wmf]0

¹


2/ a) Tính chất : Hàm số xác định với mọi giá trị của x trên R đồng biến khi a > 0 và nghịch biến khi a < 0.
    b) Đồ thị của h/s y = ax + b (a 
[image: image78.wmf]¹

 0) là một đường thẳng luôn cắt trục tung tại điểm có tung độ là b, song song với đường thẳng y = ax nếu a 
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 0 và trùng với đường thẳng y = ax với b = 0.
3/ Cách tìm giao điểm của (d) với hai trục toạ độ 



Cho x = 0 => y = b => (d) cắt trục tung tại A(0;b)



Cho y = 0 => x = 
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 => (d) cắt trục hoành tại B( 
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            a gọi là hệ số góc, b là tung độ gốc của (d)

4/ Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax + b



Cho x = 0 => y = b  => A (0;b)



Cho y = 0 => x = 
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Vẽ đường thẳng AB ta được đồ thị hàm số y = ax + b

5/ (d) đi qua A(xo; yo) ( yo= axo + b

6/ Gọi 
[image: image84.wmf]a

 là góc tạo bởi đường thẳng và tia Ox. Khi đó:
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 là góc nhọn khi a > 0, 
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 là góc tù khi a < 0

7/ Ta có (d) : y = ax + b (a
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              (d’) : y = a’x + b’ (a’
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ì

í

=

ợ

aa'

bb'

 
         (d) trùng (d’) (

(d)//(d’)      


8/ (d) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là a ( (d)  đi qua A(a; 0)

9/ (d) cắt trục tung tại điểm có tung độ b ( (d)  đi qua B(0; b)

10/ Cách tìm toạ độ giao điểm của (d) và (d’): 
            Giải phương trình HĐGĐ: ax + b = a’x + b’ 

Tìm được x. Thay giá trị của x vào (d) hoặc (d’) ta tìm được  y

=> A(x; y) là TĐGĐ của (d) vµ (d’).

2. Bài tập 
Bài 1 : Cho hàm số y = (m + 5)x+ 2m – 10   

a) Với giá trị nào của m thì y là hàm số bậc nhất

b) Với giá trị nào của m thì hàm số đồng biến.

c) Tìm m để đồ thị hàm số đi qua điểm A(2; 3)

d) Tìm m để đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 9.

e) Tìm m để đồ thị đi qua điểm 10 trên trục hoành .

f) Tìm m để đồ thị hàm số song song với đồ thị hàm số y = 2x -1

g) Chứng minh đồ thị hàm số luôn đi qua 1 điểm cố định với mọi m.

Bài 2: Cho đường thẳng  y=2mx +3-m-x   (d) . Xác định m để:

a) Đ​ường thẳng (d) qua gốc toạ độ 

b) Đ​ường thẳng (d) song song với đường thẳng 2y- x =5

c) Đ​ường thẳng (d) tạo với Ox một góc nhọn

d) Đ​ường thẳng (d)  tạo với Ox một góc tù

e) Đư​ờng thẳng (d)  cắt Ox tại điểm có hoành độ 2 

f) Đ​ường thẳng (d)  cắt đồ thị Hs y= 2x – 3 tại một điểm có hoành độ là 2

g) Đ​ường thẳng (d)  cắt đồ thị Hs y= -x +7 tại một điểm có tung độ y = 4

h) Đ​ường thẳng (d)  đi qua giao điểm của hai đường thảng 2x -3y=-8 và y= -x+1.
II. HỆ PHƯƠNG TRÌNH
1. Lý thuyết 

Xét 2 đường thẳng: ax+by = c  ( d) và  a'x +b'y = c' (d')
Hay    
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Hay Cho hệ phương trình:
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· (d) cắt (d’) 
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 Hệ phương trình có nghiệm duy nhất.

· (d)  //  (d’) 
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 Hệ phương trình vô nghiệm.

· (d) 
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 (d’) 
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 Hệ phương trình có vô số nghiệm
2. Bài tập 

Dạng 1: Giải hệ phương trình c¬ bản và đưa về dạng cơ bản

Bài 1: Giải các hệ phương trình
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Bài 2: Giải các hệ phương trình sau:
1) 
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Dạng 2. Giải các hệ phương trình sau bằng cách đặt ẩn số phụ và hệ phương trình chứa tham số :
Bài tập 1:    1)
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Bài tập 2: Cho hệ phương trình 
[image: image113.wmf]î

í

ì

=

+

-

=

+

4

10

4

my

x

m

y

mx

 (m là tham số)
a) Giải hệ phương trình khi m = 
[image: image114.wmf]2


b) Giải và biện luận hệ phương trình theo m

c) Xác định các giá trị nguyên của m để hệ có nghiệm duy nhất (x;y) sao cho x> 0, y > 0


CHUYÊN ĐỀ 3: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH HỆ PHƯƠNG TRÌNH

A.Tóm tắt lí thuyết

Bước 1: Lập hệ phương trình:


a) Chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn.


b) Biểu diễn các đại lượng chưa biết thông qua ẩn và các đại lượng đã biết.


c) Lập hệ phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

Bước 2:  Giải hệ phương trình.

Bước 3:  Đối chiếu nghiệm của hệ phương trình (nếu có) với điều kiện của ẩn số để trả lời.

Lưu ý:  Khi đặt diều kiện cho ẩn ta phải dựa vào nội dung bài toán và những kiến thức thực tế....

B. Các Dạng toán 

Dạng 1: Toán về quan hệ các số.

*Những kiến thức cần nhớ: 

+ Biểu diễn số có hai chữ số : 
[image: image115.wmf] ( v
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+ Biểu diễn số có ba chữ số : 
[image: image116.wmf] ( v
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+ Tổng hai số x; y là: x + y

+ Tổng bình phương hai số x, y là: x2 + y2
+ Bình phương của tổng hai số x, y là: (x + y)2.

+ Tổng nghịch đảo hai số x, y là: 
[image: image117.wmf]11
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Dạng 2: Toán chuyển động

*Những kiến thức cần nhớ:


Nếu gọi quảng đường là S; Vận tốc là v; thời gian là t thì:

S = v.t; 
[image: image118.wmf]ss
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Gọi vận tốc thực của ca nô là v1

          
       vận tốc dòng nước là v2 

                 thì vận tốc ca nô khi xuôi dòng nước là v = v1 + v2. 

                 vận tốc ca nô khi ngược dòng là v = v1 - v2 

Dạng 3: Toán làm chung công việc

*Những kiến thức cần nhớ:

         - Nếu một đội làm xong công việc trong x giờ thì một ngày đội đó làm được 
[image: image119.wmf]1

x

 công việc.

         - Xem toàn bộ công việc là 1
Dạng 4: Toán có  nội dung hình học

*Kiến thức cần nhớ: 


- Diện tích hình chữ nhật S = x.y ( xlà chiều rộng; y là chiều dài)


- Diện tích tam giác  
[image: image120.wmf]1

Sx.y

2

=

( x là chiều cao, y là cạnh đáy tương ứng)


- Độ dài cạnh huyền : c2 = a2 + b2 (c là cạnh huyền; a,b là các cạnh góc vuông)

*Bài tập

Bài 1: Tổng hai số bằng 51. Tìm hai số đó biết rằng 
[image: image121.wmf]2

5

 số thứ nhất thì bằng 
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6

 số thứ hai.

Bài 2: Tìm một số tự  nhiên có hai chữ số, biết tổng các chữ số của nó là 7. Nếu đổi chỗ hai chữ số hàng đơn vị và hàng chụccho nhau thì số đó giảm đi 45 đơn vị.

Bài 3:  Hai người thợ cùng làm một công việc thì xong trong 18 giờ. Nếu người thứ nhất làm trong 4 giờ, người thứ hai làm trong 7 giờ thì được 1/3 công việc. Hỏi mỗi người làm một mình thì mất bao lâu sẽ xong công việc?

Bài 4: Để hoàn thành một công việc hai tổ phải làm trong 6 giờ. Sau 2 giờ làm chung thì tổ hai được điều đi làm việc khác. Tổ một đã hoàn thành công việc còn lại trong 10 giờ. Hỏi nếu mỗi tổ làm riêng  thhì bao lâu xong công việc đó?

Bài 5: Hai người thợ cùng làm một công việc trong 16 giờ thì xong. Nếu người thứ nhất làm 3 giờ, người thứ hai làm 6 giờ thì chỉ hoàn thành được 25% công việc. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi người hoàn thành công việc trong bao lâu?
Bài 6:  Hai người thợ cùng sơn cửa cho một ngôi nhà thì 2 ngày xong việc. Nếu người thứ nhất làm trong 4 ngày rồi nghỉ người thứ hai làm tiếp trong 1 ngày nữa thì xong việc. Hỏi mỗi người làm một mình thì bao lâu xong công việc?

Bài 7:  Một hình chữ nhật có đường chéo bằng 13 m, chiều dài hơn chiều rộng 7 m. Tính  diện tích hình chữ nhật đó?

      Bài 8: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 250 m. Tính diện tích của thửa ruộng biết rằng chiều dài giảm 3 lần và chiều rộng tăng 2 lần thì chu vi thửa ruộng không thay đổi 

Bài 9: Một cái sân hình tam giác có diện tích 180 m2 . Tính cạnh đáy của sân biết rằng nếu tăng cạnh đáy 4 m và giảm chiều cao tương ứng 1 m thì diện tích không đổi?

Bài 10:  Cạnh huyền của một tam giác vuông bằng 5 m. Hai cạnh góc vuông hơn kém nhau 1m. Tính các cạnh góc vuông của tam giác?

      Bài 11: Một người đi xe đạp đự định đi hết quãng đường AB với vận tốc 10 km/h. Sau khi đi dược nửa quãng đường với vận tốc dự định người ấy nghỉ 30 phút. Vì muốn đến được điểm B kịp giờ nên người với vận tốc 15 km/h trên quãng đường còn lại. Tính quãng đường AB.

Bài 12:  Một đoàn xe vận tải  có 15 xe tải lớn và 4 xe tải nhỏ tất cả chở 178 tấn hàng. Biết mỗi xe tải lớn chở nhiều hơn xe tải nhỏ là 3 tấn. Tính số tấn hàng mỗi xe tải từng loại đã chở ? 

Bài 13: Có hai ôtô khởi hành cùng 1 lúc từ 2 tỉnh A và B cách nhau 35 km. Nếu đi ngược chiều nhau 2 xe gặp nhau sau 5 giờ. Tìm vận tốc của mỗi  xe, biết rằng xe đi từ A đi nhanh hơn xe kia 10 km mỗi giờ
     Bài 14: Một ôtô đi trên đoạn đường AB với vận tốc 55 km/h, rồi tiếp tục từ B đến C với vận tốc tăng thêm 5 km/h. Biết quãng đường tổng cộng dài 290 km và thời gian ôtô đi trên đoạn đường AB ít hơn thời gian ôtô đi trên đoạn đường BC là 1 giờ. Tính thời gian ôtô đi trên mỗi đoạn đường AB và BC.

A. HÌNH HỌC

     Bài 1: Cho các hình vẽ sau ở mỗi hình vẽ cho 2 cạnh. Hãy tính các cạnh còn lại.
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         (hình 1)                                           (hình 2)                                      (hình 3)
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Bài 2: Cho tam giác ABC vuông tại A. Giải tam giác vuông trong các trường hợp sau:

a)  
[image: image129.wmf]µ

B

 =  400  và AB = 7 cm

b)  
[image: image130.wmf]µ

C

 = 300 và BC = 16 cm.


c)   AB = 18 cm và AC = 21 cm
          d)  AC = 12 cm và BC = 13 cm
Bài 3: Cho tam giác ABC, 
[image: image131.wmf]µ

B

 = 400, 
[image: image132.wmf]µ

C

= 300,  đường cao AH = 6cm. Tính AB, AC và BC.

Bài 4) Cho 
[image: image133.wmf]D

ABC vuông tại A. Biết AB = 7cm và AC = 21cm. Tính các tỉ số lượng giác của góc B và C.

Bài 5: Từ điểm M ở ngoài đường tròn (O) vẽ hai tiếp tuyến MA và MB ( A, B là tiếp điểm). Cho biết góc AMB bằng 400.

a/ Tính góc AOB.

b/ Từ O kẽ đường thẳng vuông góc với OA cắt MB tại N.Chứng minh tam giác OMN là tam giác cân.

Bài 6: Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB. Kẽ các tiếp tuyến Ax, By cùng phía với nửa đường tròn đối với AB. Từ điểm M trên nửa đường tròn kẽ tiếp tuyến thứ ba với đường tròn, nó cắt Ax và By lần lượt tại C và D.

a/ Chứng minh: Tam giác COD là tam giác vuông.

b/ Chứng minh: MC.MD=OM2.

c/ Cho biết OC=BA=2R, tính AC và BD theo R.

Bài 7: Cho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài với nhau tại B. Vẽ đường kính AB của đường tròn (O) và đường kính BC của đường tròn (O’). Đường tròn đường kính OC cắt (O) tại M và N.

a/ Đường thẳng CM cắt (O’) tại P. Chúng minh: OM//BP.

b/ Từ C kẽ đường thẳng vuông góc với CM cắt tia ON tại D. Chứng minh: Tam giác OCD là tam giác cân.

Bài 8: Cho hai đường tròn (O,R) và (O/,R/) cắt nhau tại A và B sao cho đường thẳng OA là tiếp tuyến của đường tròn (O/,R/). Biết R=12cm, R/=5cm.

a/ Chứng minh: O/A là tiếp tuyến của đường tròn (O,R).

b/ Tính độ dài các đoạn thẳng OO/, AB.

Bài 9: Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O) đường kính AD. Gọi H là trực tâm của tam giác .

          a/ Tính số đo góc ABD

          b/ Tứ giác BHCD là hình gì? Tại sao?
          c/ Gọi M là trung điểm BC . Chứng minh 2OM = AH.
----------------------
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